Câu 1: Bộ phận chính của CPU là:


a. Bộ điều khiển và thanh ghi.


b. Thanh ghi và cache.


b. Bộ điều khiển và bộ số học/ lôgic.

d. Bộ điều khiển.

Câu 2: Thông tin đưa vào máy tính, muốn máy tính hiểu và thực hiện được thì phải chuyển thành?


a. Dãy bit




b. Dưới dạng mã nhị phân.


c. Dãy gồm những con số 0 và 1.

d. Tất cả đều đúng

Câu 3: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử.


a. Nhận biết được mọi thông tin.

b. Đưa thông tin ra màn hình và máy in.


b. Xử lí thông tin.



d. Lưu trữ thông tin vào bộ nhớ ngoài.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

a. Rom là bộ nhớ chỉ đọc.


 b. Rom là bộ nhớ chỉ nghi.

c. Rom thuộc bộ nhớ ngoài.


 d. Rom là bộ nhớ vừa đọc vừa ghi.

Câu 5: Hệ thống tin học bao gồm:

a. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, thiết bị vào và thiết bị ra.

b. Phần cứng, phần mềm và sự quản lí của con người.

c. Phần cứng và phần mềm.

d. Tất cả đều sai.

Câu 6: Một thuật toán phải đảm bảo tính chất gì?


a. Tính dừng




b. Tính đúng đắn.


c. Tính xác định.



d. Cả 3 tính chất trên.

Câu 7: Bộ nhớ ngoài là bộ nhớ:

a. Sẽ bị mất hết thông tin khi tắt máy.

b. Gồm có Ram và Rom.

c. Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong.

d. Chỉ gồm có duy nhất là đĩa cứng.

Câu 8: Đơn vị nào sau dùng để đo lượng thông tin:


a. Kg.


b. Km.


c. Kb.


d. Inch.

Câu 9: Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng?


a. 1Kb =1042 Byte.



b. 1Kb = 1024Byte.


c. 1Kb = 1024 Bit.



c. Tất cả đều sai.

Câu 10: Khi dùng 1 byte để biểu diễn số nguyên thì bit biểu diễn dấu là:


a. bit 0


b. bit 7


c. bit cao

d. bit thấp

Câu 11: Số 258,6 biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là:


a. 0. 2586 x 10-3
b. 0.2586 x103

c. 0,2586 x 103
d. 258,6 x 103
Câu 12: Số 1A16 có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là bao nhiêu?


a. 10


b. 16


c. 26


d. 17
Câu 13: Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng?

a. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính hiểu và thực hiện.

b. Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

c. Hợp ngữ là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

d. Ngôn ngữ bậc cao là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

Câu 14: Trong các nhận định sau nhận định nào sai?

a. Các lệnh viết bằng ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hoặc mã hexa.

b. Ưu điểm của ngôn ngữ máy là dễ hiễu, dễ thực hiện.

c. Các chương trình viết bằng hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao phải được dịch sang ngôn ngữ máy thì máy mới thực hiện được.

d. Ngôn ngữ bậc cao rất đa dạng và phong phú.

Câu 15: Quy tắc nào sau đây là quy tắc đặt tên trong HĐH Windows.

a. Phần tên không được vượt quá 8 kí tự.

b. Phần mở rộng không được vượt quá 3 kí tự.

c. Tên tệp không được dùng các kí tự: \ / : ? ” < > |
d. Phần tên  không vượt quá 255 kí tự.

Câu 16: Chúng ta có thể nạp hệ điều hành bằng mộ trong ba cách sau:

a. Shut down(Turn off), stand by, hibernate.
b. Dùng lệnh, dùng nút lệnh, cửa sổ.

c. Bật nguồn, nhấn nút Reset, nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Alt + Delete.

d. Tất cả đều sai.

Câu 17: Trong các tên tệp sau tên tiệp nào là đúng trong hệ điều hành Windows.


a. Bai tap ve nha.pas.p



b. Hoa “hong”.pdf



c. U/I.doc 





d. Tất cả đều sai.

Câu 18: Nhận định nào sao đây về tên tệp là đúng.

a. Khi đặt tên tệp, phần mở rộng luôn phải có.

b. Khi đặt tên tệp, phần tên không nhất thiết phải có.

c. Khi đặt tên tệp, ta có thể chỉ đặt phần tên hoặc phần mở rộng.
d. Khi đặt tên tệp, phần mở rộng không nhất thiết phải có.
Câu 19. Nhận định nào sau đây đúng.

a. Phần mềm hệ thống là phần mềm quan trọng, nó giúp ta làm những công việc quan trọng.

b. Không có phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng vẫn có thể làm việc được nhờ sự trợ giúp của bộ xử lí trung tâm.

c. Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng hoạt động độc lập nhau.

d. Không có phần mềm hệ thống thì phần mềm ứng dụng không thể hoạt động được.

Câu 20: Quy trình ứng dụng tin học để quản lí thường tiến hành trình tự qua các bước:

a. Tổ chức, lưu trữ thông tin; xây dựng chương trình; khai thác thông tin.

b. Xây dựng chương trình; tổ chức lưu trữ thông tin; khai thác thông tin.

c. Khai thác thông tin; xây dựng chương trình; tổ chức lưu trữ thông tin.

d. Cả 3 nhận  định trên đều sai.

Câu 21. Hệ điều hành được chia làm 3 loại chính:

a. Đơn nhiệm một người dùng; đơn nhiệm nhiều người dùng; đa nhiệm nhiều người dùng.

b. Đa nhiệm nhiều người dùng; đa nhiệm một người dùng; đơn nhiệm một người dùng.

c. Đơn nhiệm nhiều người dùng; đa nhiệm một người dùng; đa nhiệm đa người dùng.

d. Tất cả đều sai.

Câu 22. Người la phân loại hệ điều hành dựa vào:

a. Nhà sản xuất, giá cả.

b. Theo thời điểm tạo ra HĐH.

c. Số lượng chương trình thực hiện và số người khai thác hệ thống cùng một thời điểm.

d. Tất cả những yếu tố trrên.

Câu 23. Điểm khác nhau cơ bản giữa tệp và thư mục là:

a. Quy định số kí tự tối đa.

b. Tệp được dùng dấu cách còn thư mục thì không.

c. Tệp không có phần mở rộng còn thư mục có thể có hoặc không.

d. Thư mục không có phần mở rộng còn tệp thì có phần mở rộng.

Câu 24. Thư mục gốc là thư muc :

a. Có thể chứa nhiều thư mục khác.

b. Được đặt tên tự động.

c. Không thuộc vào một thư mục nào khác.

d. Những nhận định trên đều đúng.

Câu 25:  Sau khi khởi động Word, một văn bản trống được đặt tên tạm thời hiển thị trên thanh tiêu đề là:


a.   Document

b.  Document1


c.  Document.DOC

d.  Document1.DOC

Câu26:   Để lưu văn bản lần đầu tiên, ta dùng:


a.  File \ Save
b.  File \ Save as
c.  Tổ hợp phím Ctrl – S
d.  Cả 3 cách

Câu 27:  Trước khi in văn bản ra giấy, cần xem văn bản trước khi in bằng cách chọn:


a.   File \ Print Preview
  
b.  Insert \ Print Preview

c.  Format \ Print Preview

d. File\new
Câu 28:   Định dạng kiểu danh sách liệt kê dạng ký hiệu có thể dùng các ký hiệu sau:


a.    a., b., c. …
b.   I., II., III. …
c.   +, – , * , …
d.   Tất cả đều đúng.

Câu 29:  Trang màn hình hiện hành là:


a.   Trang đang hiển thị trên màn hình.
b.   Trang đang chứa con trỏ văn bản.


c.   Trang cần in ra giấy
d.   Trang đầu tiên của văn bản

Câu 30:   Hệ soạn thảo Word là:


a.   Một phần mềm ứng dụng
b.   Một phần mềm hệ thống


c.   Một hệ điều hành
d.   Một phần mềm tiện ích.

Câu 31:  Khi đang soạn thảo, phím Enter dùng để:


a.   Kết thúc một câu.
b.   Kết thúc một văn bản


c.   Kết thúc một dòng.
d.   Kết thúc một đoạn.
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Câu 32:   Có thể khởi động Word bằng cách:


a.   Nhấp chuột vào biểu tượng         trên màn hình nền
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b.   Nhấp chuột vào Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Word


c.   Nhấp đôi chuột vào biểu tương         ở góc phải trên của màn hình nền (nếu có)


d.   Cả 3 cách trên.

Câu 33:  Để gõ được chữ in hoa, ngoài việc dùng phím Caps Lock, có thể kết hợp các phím chữ cái với:


a.    Phím Ctrl
b.   Phím Alt
c.    Phím Tab
d.   Phím Shift

Câu 34:   Trên màn hình Word luôn có:


a.   2 loại con trỏ là Con trỏ soạn thảo và Con trỏ chuột.


b.   3 loại con trỏ là Con trỏ văn bản, Con trỏ soạn thảo và Con trỏ chuột.


c.   2 loại con trỏ là Con trỏ soạn thảo và Con trỏ văn bản.

Câu 35:   Khi nhấp vào nút lệnh 
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 để ra lệnh in ta có thể chọn các thông số:


a.   Tên máy in
b.   Số trang in, số bản in


b.   Tất cả các thông số trên
d.   Không chọn được thông số nào.

Câu 36:   Giả sử một phần mềm hỗ trợ tiếng Việt đang được mặc định bảng mã VNI, cần chọn Font nào để soạn thảo chữ Việt trên máy tính:


a.    VN-Times
b.   .VnTime
c.   VNI-Times
d.   Times New Roman

Câu 37:   Có thể thoát khỏi Word bằng cách:


a.   Chọn File \ Close



b.   Nhấp đúp chuột vào biều tượng X màu đỏ ở góc phải trên màn hình Word. 


c.   Dùng tổ hợp phím Alt – F4.

d. Cả 3 cách trên 

Câu 38:   Khi đánh số trang cho một văn bản có nhiều trang, trên hộp thoại Page Numbers nếu không đánh dấu ( ở mục Show number on first page có nghĩa là:

a. Trang có số thứ tự đầu tiên được tính là trang thứ hai của văn bản.

b. Hiển thị số thứ tự trang ở tất cả các trang.

c. Không hiển thị số thứ tự trang ở tất cả các trang

d. Trang đầu tiên của văn bản được hiểu ngầm là trang có số thứ tự đầu tiên 

Câu 39:   Có thể thay thế cụm từ “Microsoft Word” bằng từ “ms” nhờ vào chức năng


a.   AutoCorrect
b.   Find and Replace
c.   Replace
d.   AutoFormat

Câu 40: Trong mô hình mạng nào vai trò của các máy tính là như nhau?


a. Peer – to – peer

b. Client – server


c. Tất cả đều đúng.
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